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Môn thi: Hóa học

	
	Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Đề thi gồm: 1 trang


Câu 1: (4 điểm)
1. Cho sơ đồ biến hoá sau:
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Tìm công thức của các chất ứng với các chất A1, A2, A3,B1, B2, B3, X, Y, Z, T.

Viết các phương trình hóa học theo sơ đồ đó.

2. Trình bày phương pháp hoá học để tách các chất sau ra khỏi hỗn hợp thành các chất nguyên chất.

MgO, Al2O3, CuO.

Câu 2: (4 điểm)
1. Phân tích x (g) một hợp chất hữu cơ A chỉ thu được a (g) CO2 và b (g) H2O. Biết rằng 3a = 11b và 7x = 3a + b, tỉ số về khối lượng mol của A so với Hiđro nhỏ hơn 40.

Tìm công thức phân tử của A.

2.  Từ CaC2  các hoá chất và các dụng cụ thí nghiệm có đủ hãy viết phương trình hoá học điều chế : nhựa PVC (-CH2-CH2Cl-)n
Nhựa PE (-CH2-CH2-)n

Cao su buna(-CH2-CH2=CH2-CH2-)n

Câu 3: (4 điểm)
Nung nóng 11,6 gam một o xit sắt bằng khí CO dư đến hoàn toàn thu được sắt nguyên chất và lượng khí được hấp thụ bởi dung dịch Ca(OH)2 dư, tách ra 20 (g) kết tủa. Tìm cong thức hoá học của o xit sắt nói trên.

Câu 4: (4 điểm)
Hỗn hợp a (g) gồm các kim loại  Cu, Al, Mg được chia thành hai phần (phần 2 = 2 phần 1 về khối lượng).

Phần 1 cho tác dụng với Oxi dư đun nóng thu được 6,24 (g) hỗn hợp các chất rắn A. Để hoà tan A hoàn toàn chất rắn A cần 140 ml dung dịch axit HCl  2M.

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch B và chất rắn C. 

a. Tìm a?

b.  Nếu cô cạn dung dịch B thì thu được bao nhiêu (g) muối khan. 

Biết rằng chất rắn C sau phản ứng có khối lượng là 0,85 (g) và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài 5: (4 điểm)
1 - Trong bình kín ở 150 0C chứa hỗn hợp khí gồm 1 thể tích axetilen và 2 thể tích oxi. Đốt cháy axetilen bằng chính khí oxi trong bình. Sau khi phản ứng kết thúc đưa bình về nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong bình thay đổi như thế nào?

2 - Trộn 12,4 g hỗn hợp hai rượu CH3OH và C2H5OH với 3 g axit CxHyCOOH rồi đem đốt thì thu được 13,44 l khí CO2 (ĐKTC). Nếu đem 3 g oxit trên trung hoà bởi dung dịch KOH 0,5 M thì cần 100 ml DD KOH.

a. Tìm CTHH của axit trên.

b. Tính % khối lượng hỗn hợp rượu ban đầu.

c. Viết PTHH các phản ứng Este hoá giữa các chất trên.
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	- Dùng H2 khử hoàn toàn hỗn hỗn hợp ở nhiệt độ cao ta thu được hỗn hợp chất răn gồm MgO, Al2O3, Cu.

CuO + H2 
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 Cu  + H2O

- Cho chất rắn thu được ở trên tác dụng với HCl dư thu được chất rắn không tan là Cu. Lọc tách ta thu được Cu và dung dịch nước lọc chứa AlCl3 và FeCl2. Lấy chất rắn thu được cho tác dụng với o2 dư đun nóng ta thu được CuO.

MgO  + 2HCl 
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 MgCl2 + H2O

Al2O3  + 6HCl
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 2AlCl3 +  3H2O

Cu + O2  
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- Dung dịch thu được cho tác dụng với dung dịch NaOH dư sau phẩn ứng ta lọc tách chất răn thu được Mg(OH)2, đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được MgO

MgCl2 + 2NaOH 
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 Mg(OH)2 +  2NaCl
AlCl3 +  3NaOH
[image: image19.wmf]¾

®

¾
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Al(OH)3   +  NaOH 
[image: image20.wmf]¾

®

¾

 NaAlO2+ 2H2O
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- Sục khí CO2 vào dung dịch vừa thu được cho tới dư sau đó lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi ta thu được Al2O3.

Các phương trình hoá học:

NaAlO2+ CO2  + 2H2O
[image: image22.wmf]¾

®

¾

 Al(OH)3 + NaHCO3
2Al(OH)3  
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	Ta có: nCO2​ = 
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 mC = b

nH2O=  
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 nH = 2nH2O =  
[image: image31.wmf]9

b
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Theo đầu bài : 7.x = 3a + 3b = 11b + 3b = 14b
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 x = 2b

Gỉa sử A có chứa O:
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Ta có tỉ lệ sau: nC​: nH​: nO = 
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 CTHH của A:  (C3H4O2)n (n: nguyên, dương)
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 MA = 72.n

Theo đầu bài: 
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72.n < 80 
[image: image47.wmf]®

n < 1,111 
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n = 1

Vậy công thức phân tử của A Là: C3H4O2
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	điều chế nhựa PVC (-CH2-CH2Cl-)n:

CaC2 +  H2O 
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nCH2=CHCl 
[image: image51.wmf]¾

®

¾

  (- CH2=CHCl-)n
điều chế nhựa PE (-CH2-CH2-)n:

C2H2 +  H2 
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(-CH2-CH2-)n
điều chế cao su buna(-CH2-CH2=CH2-CH2-)n:

2C2H2  
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  CH2= CH- C
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 CH2= CH- CH =CH
nCH2= CH- CH =CH 
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	Gọi CTHH của o xit sắt đó là FexOy
PTHH:   FexOy  +  yCO  
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  xFe  +   yCO2  (1)
CO2  +  Ca(OH)2 
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  CaCO3  + H2O             (2)

Theo PTHH (2): 

 Số mol CO2 = Số mol CaCO3 = 20 : 100 = 0,2 mol

Ta có: Số mol CO2 = Số mol O(trong oxit sắt) = 0,2 mol
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 Số mol sắt trong oxit là: 
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= 0,15 mol

Ta có tỉ số sau: nFe :  nO  =  0,15  :  0,2  = 3  :  4

Vởy CTHH của o xit sắt đó là: Fe3O4
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	Các PTHH:

Phần 1 tác dụng với oxi dư:

2Cu  +  O2  
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  4Al  +   3O2  
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    2 Al2O3(2)
Mg    +     O2   
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    MgO(3)

CuO   +  2HCl   
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  CuCl2  + H2O (4)

Al2O3  +  6HCl   
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  2AlCl3 + 3H2O (5)

MgO +  2HCl   
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  MgCl2   + H2O (6)

Phần 2 tác dụng với a xit H2SO4 loãng dư:

2Al  + 3H2SO4  
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  Al2(SO4)3 +  3H2(7)
Mg   + H2SO4  
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  MgSO4 +  H2(8)

a , áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

mO(trong oxit) =  mo xit  -  mhỗn hợp kim loại =  6,4  -   
[image: image71.wmf]3

a

 (g)

Theo PTHH 4,5,6 và định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

2NO(trong oxit) =  nCl(trong muối)
Mà nCl(trong muối)  =  nCl(trong axit HCl) =  nHCl  =  0,14 . 2  = 0,28 (mol)
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 nO(trong oxit)  =  
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 mol  
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  a  = 12,48 (g)

b. Chất rắn C thu được sau phản ứng là Cu.

Dung dịch B chứa hai muối: Al2(SO4)3, MgCl2   
Ta có khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ở phần 2 là:

  mAl, Mg =  mhçn hợp  -  m Cu = 
[image: image76.wmf]2
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  - 0,85 =  7,74 (g)

Theo định luật bảo toàn nguyên tố ta có:

Số mol của O trong oxit(MgO, Al2O3)  =   Số mol của (SO4) có trong muối(Al2(SO4)3, MgSO4)   

Số mol của O trong oxit(MgO, Al2O3) 

                   =  n (æptng oxit ở phàn 1) -  nO(trong CuO) : 2

Mà nO(trong CuO) =  nCu   = 
[image: image77.wmf]64
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  =  0,013 : 2 (mol)
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 Số mol của O trong oxit(MgO, Al2O3)  =  0,14  -  0,013  :  2 = 0,1335 mol
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 Số mol của (SO4) có trong muối(Al2(SO4)3, MgSO4) = 0,1335 mol

Do phần 2 = 2 phần 1 về khối lượng 
[image: image80.wmf]®

 Số mol của (SO4) có trong muối(Al2(SO4)3, MgSO4) khi cho phần 2 tác dụng với H2SO4 là: 0,1335 x2 =0,267 (g)
Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch B là:

7,74  +  0,267  = 8,007 (g)
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	1 - ở 1500C nước ở thể hơi.

Gọi V là thể tích của C2H​2
thì VO
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 = 2V

Thể tích hỗn hợp C2H2 và O2 trong bình bằng 3V 

PTHH:

2C2H2(k) + 5O2(k) (  4CO2(k)     +  2H2O(h) 

2 mol
       5 mol           4 mol

2 mol

V l
       2,5 V l
      2 V l
           V l

x l
        2 Vl
         y l                 z l

x = 
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Vhh sau phản ứng  = (
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Gọi áp suất trong bình lúc đầu là 100%

áp suất trong bình sau phản ứng là a %. áp dụng công thức 
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Ta có: a = 
[image: image96.wmf]3
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100

  = 86,7 (%)   

Vậy áp suất khí trong bình giảm đi là:

100 % - 86,7 % = 13,3 %    

2. 

a- Tìm CTHH của axit:

nKOH = 0,5 . 0,1 = 0,05 (mol)

PTHH: CxHyCOOH (dd) + KOH (dd) ( CxHyCOOK (dd) + H2O (l) 

                 0,05 mol
                           0,05 mol 







MC
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COOH = 
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  = 60

12 x + y + 45 = 60

12x + y = 15

x = 1 và y = 3
---->
CTHH của axit là: CH3COOH.

b. Tính phần khối lượng của hỗn hợp rượu ban đầu:

Nco
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44
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 = 0,6  (mol)

Gọi x, y lần lượt là số mol CH3OH và C2H5OH trong hỗn hợp (x, y > 0).

PTHH: Đốt cháy hỗn hợp

2CH3OH (l)  +  3O2 (k) ( 2CO2(k)  + 4H2O (h) 



x mol                                   x mol

C2H5OH (l) + 3O2 (k) ( 2 CO2 (k) + 3H2O (h)



y mol                                 2y mol

CH3COOH (l) + 2O2 (k) ( 2 CO2 (k) + 2H2O (h)


  0,05 mol                              0,1 mol

Tổng số mol CO2: 2y + x + 0,1 = 0,6

2y + x = 0,5

Khối lượng hỗn hợp hai rượu bằng 12,4 gam

46 y + 32 x = 12,4

suy ra x = 0,1 mol  và  y = 0,2 mol

% CH3OH = 
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 . 100%   
[image: image103.wmf]»

 25,8 %

% C2H5OH = 100% - 25,8 % = 74,2%  




c. Phản ứng ESTE hoá:

                                              H2SO4(®Æc), t0 
CH3COOH (l) + C2H5OH (l) 
(
        CH3COOC2H5 (l) + H2O (l)                                                          

                                              H2SO4(®Æc), t0
CH3COOH (l) + CH3OH (l) 
(
        CH3COOCH3 (l) + H2O (l) 
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Mã ký hiệu


H-DH02-HGS9-17








Mã ký hiệu


H-DH02-HGS9-17
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